Phô lôc: 











VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010
của HĐND thành phố Hải Phòng)

I. Phân cấp nguồn thu của ngân sách địa phương:

1. Các khoản thu ngân sách thành phố hưởng 100%:

- Thuế môn bài, thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thuế môn bài, thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do thành phố quản lý (hạch toán mã chương 5XX)

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý (hạch toán  mã chương 5XX)

- Các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; 

- Thu nhập từ vốn góp, tiền thu hồi vốn tại các cơ sở kinh tế do ngân sách thành phố đầu tư;

- Tiền sử dụng đất trên địa bàn các quận (bao gồm cả thu từ các dự án đấu giá đất);

- Tiền cho thuê đất do thành phố quản lý (hạch toán mã chương 5XX);

- Thu từ quỹ dự trữ tài chính của địa phương;

- Thu chuyển nguồn ngân sách thành phố;

- Thu kết dư ngân sách thành phố (phần đưa vào thu ngân sách năm sau);

- Viện trợ không hoàn lại bằng tiền, bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho ngân sách thành phố và các đơn vị thuộc thành phố quản lý theo qui định của pháp luật;

- Các khoản thu phí, lệ phí thu từ các hoạt động sự nghiệp phần nộp ngân sách của các cơ quan, đơn vị do thành phố quản lý theo quy định của pháp luật;

- Các khoản thu phạt các vi phạm hành chính, tịch thu phần nộp vào ngân sách theo qui định của pháp luật (bao gồm các khoản thu do các đơn vị hạch toán chương 5XX và các đoàn liên ngành thực hiện);

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách thành phố;

- Các khoản thu khác nộp ngân sách thành phố theo qui định của pháp luật.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương.

- Thu từ huy động đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo qui định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Các khoản thu ngân sách quận, huyện hưởng 100%:
- Thuế môn bài, thuế tài nguyên  thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do quận, huyện quản lý (hạch toán mã chương 7XX).

- Các khoản phí và lệ phí do quận, huyện quản lý;

- Các khoản thu sự nghiệp của các đơn vị do quận, huyện quản lý; 

- Các khoản phạt vi phạm hành chính, tịch thu phần nộp ngân sách theo qui định của pháp luật do các đơn vị thuộc quận, huyện trực tiếp xử lý (các trường hợp phối hợp với các đơn vị trung ương và thành phố ngân sách thành phố hưởng 100%);

- Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo qui định của pháp luật vào ngân sách quận, huyện;

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho quận, huyện  và các đơn vị do quận, huyện quản lý;

- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho quận, huyện và các đơn vị do quận, huyện quản lý;

- Thu kết dư ngân sách quận, huyện;

- Thu chuyển nguồn của ngân sách quận, huyện;

- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật nộp ngân sách quận, huyện theo quy định.

- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố.

3.  Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%:

- Thuế môn bài của các danh nghiệp ngoài quốc doanh do cấp xã quản lý (hạch toán chương 8XX);

- Các khoản phí và lệ phí theo qui định của pháp luật do xã, phường , thị trấn quản lý và tổ chức thu;

- Thu từ các hoạt động sự nghiệp của xã, phường, thị trấn phần nộp vào ngân sách nhà nước theo qui định;

- Các khoản thu phạt xử lý vi phạm hành chính (cả thu phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông), phần nộp ngân sách theo qui định của pháp luật do các đơn vị của xã, phường, thị trấn trực tiếp xử lý (các trường hợp phối hợp với các đơn vị trung ương và thành phố nộp ngân sách thành phố, phối hợp với các đơn vị thuộc quận nộp ngân sách quận).

- Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo qui định của pháp luật;


- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

- Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho xã, phường, thị trấn theo qui định của pháp luật;

- Thu kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn;

- Thu chuyển nguồn của ngân sách xã, phường, thị trấn;

- Các khoản thu khác theo qui định của pháp luật.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện.

4. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố:

- Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. (Không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu và thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hoạch toán toàn ngành: Hàng không, Ngân hàng, Bưu điện, Bảo hiểm, Đường sắt, Điện lực);

- Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do thành phố quản lý (hạch toán mã chương 5XX)

- Thuế thu nhập cá nhân;

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các  doanh nghiệp ngoài quốc doanh do thành phố quản lý (hạch toán mã chương 5XX);

- Phí xăng dầu.

5. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương - ngân sách thành phố - ngân sách quận, huyện :

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do cấp huyện quản lý (hạch toán mã chương 7XX);

6. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương - ngân sách quận, huyện - ngân sách xã, phường, thị trấn:

- Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do cấp xã quản lý;

- Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của hộ cá nhân kinh doanh;

7. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách thành phố - ngân sách quận: 

- Lệ phí trước bạ (không kể phân đã phân cấp cho cấp xã).

- Tiền thuê đất do các quận quản lý (hạch toán chương 6XX)

8. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách thành phố - ngân sách huyện: 

- Tiền sử dụng đất do các huyện quản lý.

- Tiền thuê đất do các huyện quản lý.

9. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách thành phố - ngân sách huyện - ngân sách xã, thị trấn:

- Lệ phí trước bạ do xã, thị trấn quản lý.

- Tiền sử dụng đất do xã, thị trấn quản lý.

10. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp huyện - ngân sách cấp xã:
- Thuế nhà đất.

II. Phân cấp nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương:

1. Nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố:

1.1. Chi đầu tư phát triển:

- Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do thành phố quản lý;

- Đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước theo qui định của pháp luật.

1.2. Chi thường xuyên:

- Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do các đơn vị thành phố quản lý;

- Sự nghiệp giáo dục: Chi sự nghiệp giáo dục đối với khu vực phổ thông trung học, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường chuyên biệt.

- Sự nghiệp đào tạo do thành phố quản lý (không kể chi thường xuyên của các Trung tâm dạy nghề, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện);

- Sự nghiệp y tế do thành phố quản lý (không bao gồm chi sự nghiệp y tế của các phòng y tế, trạm y tế cơ sở);

- Sự nghiệp xã hội, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình của các đơn vị do thành phố quản lý;

- Sự nghiệp khoa học và công nghệ;

-  Sự nghiệp môi trường của các đơn vị do thành phố quản lý;

- Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội (phần nhiệm vụ giao cho thành phố);

- Hoạt động của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố quản lý;

- Hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc thành phố quản lý theo quy định của pháp luật;

- Chương trình mục tiêu quốc gia do Chính phủ giao cho địa phương quản lý;

- Trợ giá theo chính sách của nhà nước;

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Chi trả nợ gốc và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư qui định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước.

1.4. Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính của ngân sách thành phố.

1.5. Chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện.

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách quận, huyện:

2.1. Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật do quận, huyện quản lý.

2.2. Chi thường xuyên:

- Sự nghiệp giáo dục: Chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm chi thường xuyên và tăng cường cơ sở vật chất) ở các cấp học: trung học cơ sở, tiểu học, mầm non  do quận, huyện quản lý;

- Sự nghiệp đào tạo (bao gồm đào tạo lại) và dạy nghề của các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm dạy nghề do quận, huyện quản lý;

- Sự nghiệp y tế, dân số KHHGĐ và chăm sóc trẻ em được phân cấp cho các quận, huyện (bao gồm  nhiệm vụ chi của Phòng y tế và Trạm y tế cơ sở );

- Sự nghiệp xã hội, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, đài phát thanh do quận, huyện quản lý;

- Sự nghiệp môi trường được phân cấp cho các quận, huyện;

- Sự nghiệp kinh tế được phân cấp cho các quận, huyện;

- Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được phân cấp cho quận, huyện;

- Hoạt động của các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội do quận, huyện quản lý;

- Hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc quận, huyện quản lý theo qui định của pháp luật;

- Thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do quận, huyện quản lý;

- Các khoản chi khác theo qui định của pháp luật.

2.3 Chi bổ sung cho ngân sách xã, phường.

3. Nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn:

3.1 Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội do xã, thị trấn, phường quản lý.

3.2 Chi thường xuyên:

- Các hoạt động sự nghiệp kinh tế (bao gồm cả quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình kiến trúc, tài sản, công trình phúc lợi, đường giao thông do xã, thị trấn, phường quản lý);

- Sự nghiệp giáo dục: Tăng cường cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở;

- Hoạt động của y tế, dân số, gia đình trẻ em xã, thị trấn, phường (không kể chi thường xuyên của các trạm y tế xã, thị trấn, phường do ngân sách cấp huyện đảm nhận);

- Sự nghiệp xã hội, văn hoá thông tin, thể dục thể thao và đài truyền thanh xã, thị trấn, phường;

- Sự nghiệp môi trường được phân cấp cho các xã, phường, thị trấn;

- Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn, phường;

- Công tác dân quân tự vệ và trật tự, an toàn xã hội ở xã, thị trấn, phường;

- Các khoản chi khác theo qui định của pháp luật.

III. Thưởng vượt thu cho các cấp ngân sách địa phương:

1. Thưởng từ nguồn Trung ương trích cho thành phố:

Đối với ngân sách quận, huyện  (bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn): thành phố thưởng cho các quận, huyện số vượt dự toán HĐND thành phố giao về các khoản thu phân chia với ngân sách trung ương do quận, huyện nộp ngân sách trung ương được xét theo nguyên tắc: Mức thưởng được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số thu vượt, song không quá 30% số tăng thu so với dự toán và không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước. Tỷ lệ thưởng thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thưởng từ nguồn vượt thu các quận, huyện nộp ngân sách thành phố:

Căn cứ nguyên tắc xét thưởng nêu trên và Báo cáo thu ngân sách của quận, huyện đến hết 31/12 hàng năm (có xác nhận của Kho bạc nhà nước), thành phố thực hiện thưởng 30% đối với các khoản thu vượt dự toán HĐND thành phố giao đối với các khoản thu phân chia đã nộp ngân sách thành phố cho các quận, huyện.

3. Sử dụng tiền thưởng vượt thu từ ngân sách thành phố:

Sau khi thống nhất với Sở Tài chính về nguyên tắc, UBND quận, huyện quyết định phương án sử dụng nguồn kinh phí thưởng vượt thu để bổ sung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mức thưởng vượt thu cho ngân sách các xã, phường thị trấn và nhiệm vụ quan trọng khác của địa phương. 

Việc sử dụng tiền thưởng vượt thu ở ngân sách các xã do UBND xã trình HĐND xã quyết định. UBND các phường quyết định phương án sử dụng nguồn kinh phí thưởng sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của UBND quận./.
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